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kỳ sóng tăng. Mỗi khi một ngành có quy 
mô vốn hóa ảnh hưởng lớn đến thị trường 
bước vào chu kỳ sóng tăng, thì hầu hết 
các cổ phiếu trong ngành sẽ đạt được 
mức tăng trưởng từ 100 đến vài trăm 
phần trăm khi chu kỳ sóng kết thúc, kéo 
theo đó thì chỉ số VN-Index cũng được 
duy trì đi ngang hoặc bật tăng theo chu 
kỳ sóng của ngành. Điều này đảm bảo 
rằng, ngành đang có sóng sẽ đạt được 
chu kỳ sóng tăng hoàn chỉnh.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Lý thuyết sóng trong thị trường 
tài chính

Lý thuyết sóng Elliott được Ralph 
Nelson Elliotte khám phá vào thập niên 
1920. Sử dụng lý thuyết Dow và các 
quan sát trong lịch sử giao dịch, Elliott 
kết luận rằng, chuyển động của TTCK 
có thể được dự đoán bằng cách quan sát 
mô hình lặp đi lặp lại của sóng (Alalaya 
và Almahameed, 2018). Elliott phân tích 
sâu hơn thị trường, từ đó xác định các đặc 
điểm cụ thể của mô hình sóng và đưa ra 
dự đoán thị trường chi tiết dựa trên các mô 
hình đó. Các dự báo luôn được thực hiện 

GIỚI THIỆU

Dự báo xu hướng trên thị trường tài chính là vấn đề 
cốt lõi đối với các học giả hàn lâm cũng như các nhà 
đầu tư chuyên nghiệp. Đối với thị trường tài chính, các 
dự báo được đưa ra khi phân tích thông tin và dữ liệu 
lịch sử, trên cơ sở đó nhà đầu tư đưa ra quyết định mua 
hoặc bán tài sản tài chính (Nurlana, 2015). Hai loại 
phương pháp tiếp cận thường được áp dụng trong lĩnh 
vực dự đoán thị trường tài chính, gồm: phân tích cơ bản 
và phân tích kỹ thuật. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp 
thường sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để dự 
đoán giá trị thị trường tài chính, trong khi phân tích 
cơ bản lại được các nhà nghiên cứu học thuật sử dụng 
phổ biến hơn (Lee, và cộng sự, 2021). Cuộc tranh luận 
giữa hai cách tiếp cận này chủ yếu tập trung vào khả 
năng thành công của các mô hình khác nhau trong việc 
dự báo thị trường tài chính. Phân tích kỹ thuật sử dụng 
cách tiếp cận trực quan dựa trên các mô hình xu hướng 
thể hiện trên biểu đồ giá, còn phân tích cơ bản sử dụng 
mô hình toán học để điều tra và đánh giá giá tài sản 
(D’Angelo và Grimaldi, 2017). Bài viết này tập trung 
vào tính hiệu quả của lý thuyết sóng ngành như một 
chỉ báo kỹ thuật để dự báo xu hướng tăng giá cổ phiếu 
trong cùng ngành giao dịch trên TTCK Việt Nam.

Sóng ngành trên TTCK Việt Nam được nhóm tác 
giả quan sát và trải nghiệm kết hợp phân tích kỹ thuật, 
từ đó nhận diện ngành nào sẽ bắt đầu bước vào chu 

Nâng cao hiệu quả 
đầu tư chứng khoán theo sóng ngành

NGUYỄN CÔNG NHẬT*

PHẠM TRÀ MY**

Tóm tắt
Nghiên cứu này phân tích tính hiệu quả của sóng ngành trong việc dự đoán xu hướng thị 
trường chứng khoán (TTCK) và xu hướng biến động giá của các cổ phiếu trong cùng ngành, 
xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của sóng ngành trong dự đoán TTCK. Đồng 
thời, phân tích dữ liệu lịch sử giao dịch trên TTCK và áp dụng lý thuyết sóng ngành để xác 
định các mô hình và xu hướng biến động giá. Kết quả nghiên cứu cung cấp cái nhìn sâu sắc về 
tính hiệu quả của sóng ngành trong việc dự đoán xu hướng thị trường.

Từ khóa: thị trường chứng khoán, phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, sóng ngành

Summary
This study analyzes the effectiveness of sector wave in predicting stock market trends and price 
fluctuation trends of stocks in the same sector, identifying factors that affect the success of sector 
wave in stock market prediction. At the same time, analyze historical trading data on the stock 
market and apply sector wave theory to identify price fluctuation patterns and trends. The research 
results provide insight into the effectiveness of sector waves in predicting market trends.

Keywords: stock market, technical analysis, fundamental analysis, sector wave
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các ngành mang dẫn dắt thị trường) và có các tin tốt hỗ 
trợ cho ngành đó. Một điều đáng lưu ý là, sóng ngành 
có thể diễn ra song song, hoặc trước, hoặc chậm hơn so 
với tăng trưởng của VN-Index. Một số ngành có tính 
chất “dẫn dắt” VN-Index trong khi một số ngành khác 
“ăn theo”, đi sau. Một số ngành có thể có sóng gần 
như kết thúc cho dù VN-Index vẫn còn tiếp tục tăng. 
Nhìn chung, sóng ngành thường được quan tâm ở một 
số góc độ sau:

Thứ nhất là cường độ của sóng: mức độ tăng giá cao 
hơn, thấp hơn hay tương đương so với VN-Index.

Thứ hai là mức độ tăng trưởng của khối lượng giao 
dịch, phản ánh độ lớn của dòng tiền đổ vào. 

Thứ ba là thời gian của sóng diễn ra dài hay ngắn, 
có lặp lại hay không. Thời gian này thường gắn liền với 
thời gian tác động của các tin tức hỗ trợ.

Ngoài ra, do mỗi ngành đều có những cổ phiếu có 
đặc điểm dẫn dắt ngành đó, nên khi sóng ngành bắt 
đầu, những cổ phiếu này sẽ tăng trưởng đầu tiên. Các 
cổ phiếu này tăng mạnh kéo theo các cổ phiếu khác 
trong ngành tăng theo.

NHỮNG NGÀNH CẤU THÀNH VN-INDEX

Về quy mô niêm yết và đăng ký giao dịch, tính đến 
cuối tháng 12/2022, TTCK Việt Nam có 757 cổ phiếu, 
chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 sở giao dịch chứng khoán 
là Hà Nội (HNX) và TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và 856 
cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường công ty đại 
chúng chưa niêm yết (UPCoM) với tổng giá trị niêm 
yết, đăng ký giao dịch đạt 1.983 nghìn tỷ đồng, tăng 
14% với cuối năm 2021, tương đương 23,4% GDP. Vốn 
hóa thị trường cổ phiếu tính đến cuối năm 2022 trên cả 
3 sàn giao dịch (HOSE, HNX và UPCoM) đạt 5.227 
nghìn tỷ đồng, giảm 32,7% so với cuối năm 2021, 
tương đương 61,6% GDP năm 2021 và 55% GDP năm 
2022. Cơ cấu vốn hóa các ngành trên TTCK Việt Nam 
tính đến năm 2022 được thể hiện ở Bảng 1.

Ngành ngân hàng tuy chỉ có ít đại diện niêm yết 
cổ phiếu, nhưng vốn hóa lại chiếm tỷ trọng lớn nhất. 

với sự trợ giúp của các mô hình thống kê, 
phân tích kỹ thuật, phương pháp kinh tế 
lượng và các phương pháp khác. 

Như vậy, lý thuyết sóng trong thị 
trường tài chính là một dạng phân tích 
kỹ thuật mà các nhà giao dịch tài chính 
sử dụng để phân tích chu kỳ thị trường 
tài chính và dự báo xu hướng thị trường 
bằng cách nghiên cứu các mô hình biến 
động giá (Poser, 2003). Lý thuyết này 
tìm kiếm các mô hình giá dài hạn lặp đi 
lặp lại liên quan đến những thay đổi dai 
dẳng trong tâm lý nhà đầu tư. 

Nguyên lý cơ bản của sóng ngành
Dòng dẫn sóng là dòng thuộc cùng 

một ngành, thường có những lợi thế so 
sánh tương đối về một hoặc một vài yếu 
tố trong một giai đoạn nhất định, như: lợi 
thế về cơ bản, lợi thế từ hưởng lợi chính 
sách, lợi thế mang tính thời vụ…

Khi thị trường chung đi lên, thì dòng 
dẫn sóng là dòng dẫn dắt chính của thị 
trường, mỗi biến động tăng, giảm của 
dòng này đều gây hiệu ứng lan tỏa rõ 
rệt lên thị trường chung mà nhà đầu tư 
có thâm niên trên thị trường có thể cảm 
nhận được một cách khá rõ nét. Việc 
nhận biết được dòng dẫn sóng ảnh hưởng 
lớn tới mức lợi nhuận thu được trong một 
chu kỳ sóng, bởi khi thị trường đi lên 
thường có sự phân hóa mạnh mẽ. Việc 
chọn đúng dòng dẫn sóng sẽ giúp nhà 
đầu tư đạt được mức lợi nhuận ấn tượng, 
hạn chế tối đa rủi ro.

Đặc trưng của sóng ngành là nó được 
tạo nên bởi sự tăng giá đột ngột của các 
cổ phiếu trong ngành kèm theo khối 
lượng giao dịch tăng đột biến, biểu hiện 
của dòng tiền đầu cơ đổ vào phần lớn các 
cổ phiếu trong ngành. Tương tự như sóng 
của VN-Index, trước khi tăng trưởng, 
sóng ngành cũng trải qua thời kỳ tích 
lũy mua gom cổ phiếu của các tổ chức 
và nhà đầu tư, thường được biểu hiện bởi 
khối lượng giao dịch giảm dần và giá đi 
ngang với biên độ dao động ngày càng 
hẹp. Khi kết thúc, sóng ngành có thể 
phản ánh thời kỳ phân phối: khối lượng 
giao dịch sau khi tăng đột biến chuyển 
sang giảm dần, giá không tăng lên được 
nữa. Tuy nhiên, sóng ngành có thể lại 
trỗi dậy khi có đủ thông tin hỗ trợ và thời 
gian tích lũy mua gom cổ phiếu. Sóng 
ngành thường chỉ bắt đầu khi hai điều 
kiện cơ bản được đáp ứng khi sự tăng 
trưởng thuận lợi của VN-Index, hoặc 
kỳ vọng VN-Index sẽ tăng ổn định (tuy 
nhiên, yếu tố này sẽ không tác động đến 

BẢNG 1: CƠ CẤU VỐN HÓA CÁC NGÀNH TRÊN TTCK VIỆT NAM 
TÍNH ĐẾN NĂM 2022

Ngành Vốn hóa thị trường 
(tỷ đồng)

Tỷ trọng vốn hóa 
(%)

Ngân hàng 149.492 24,11
Bất động sản 91.070 14,69
Tài chính - chứng khoán 74.011 11,94
Công nghiệp xây dựng 35.585 5,74
Công nghiệp khác 46.892 7,56
Công nghệ thông tin 18.133 2,92
Dầu khí 19.006 3,07
Dịch vụ tiêu dùng 10.169 1,64
Dược phẩm 8.047 1,30
Hàng tiêu dùng 84.816 13,68
Nguyên vật liệu 64.101 10,34
Tiện tích công cộng 18.623 3,00
HOSE và HNX 619.945 100,00

Nguồn: Tổng hợp từ HOSE, HNX, AVSC 
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tách rời hoàn toàn với chứng khoán. Có 
thể nói, khi đầu tư vào cổ phiếu ngành 
bất động sản, dường như là đã đầu tư 
cùng một lúc vào hai kênh đầu tư mạnh 
nhất ở Việt Nam hiện nay. Vì vậy, cổ 
phiếu ngành bất động sản mang tính dẫn 
dắt dòng tiền rất cao.

Các doanh nghiệp ngành tài chính 
- chứng khoán (công ty tài chính, đầu 
tư, bảo hiểm, chứng khoán) chiếm tỷ 
trọng nhỏ trong cơ cấu vốn hóa thấp hơn 
(11,94%), đặc biệt ngành chứng khoán chỉ 
chiếm 4,67%, nhưng có ảnh hưởng rất lớn 
đến hướng đi của thị trường. Nguyên nhân 
là do hoạt động của các doanh nghiệp này 
gắn liền với sự biến động của TTCK. Kết 
quả kinh doanh của các công ty chứng 
khoán (phần lớn từ tự doanh) phản ánh 
sự thăng trầm của cả thị trường và do đó, 
kỳ vọng về sự tăng trưởng của thị trường 
phản ánh qua kỳ vọng về sự tăng giá của 
các cổ phiếu công ty chứng khoán.

Các nhóm ngành khác do vốn hóa 
không cao, đồng thời tính đặc thù là 
không quá khác biệt so với các ngành 
khác. Chính vì lẽ đó, sự biến động của 
cổ phiếu các ngành này bị ảnh hưởng 
nhiều bởi hướng đi của thị trường. Khi 
thị trường tăng trưởng ổn định, các thông 
tin hỗ trợ cho nhóm ngành cũng sẽ là làm 
sóng ngành có thể hình thành bất cứ lúc 
nào, tuy nhiên mức độ sẽ khác nhau rất 
nhiều.

Như vậy, lịch sử cũng như bản chất 
hoạt động cho thấy tính dẫn dắt thị 
trường rất lớn của 3 nhóm ngành ngân 
hàng, chứng khoán và bất động sản.

Diễn biến một số cổ phiếu ngành 
chứng khoán năm 2023 

Một trong những ví dụ tiêu biểu là 
mã chứng khoán VIX của CTCP Chứng 
khoán VIX. Mã này có quá trình tích lũy 
mua gom cổ phiếu từ tháng 11/2022 đến 
tháng 5/2023, thời gian tích lũy khoảng 6 
tháng. Ngày 04/5/2023, cổ phiếu VIX có 
phiên break khỏi nền giá tích lũy với giá 
cổ phiếu tăng đột biến và khối lượng giao 
dịch tăng đột biến so với khối lượng bình 
quân 20 phiên trước đó. Giá cổ phiếu 
VIX tăng trần với mức giá trần 7,38. Quá 
trình diễn ra sóng ngành chứng khoán cổ 
phiếu VIX đạt mức giá cao nhất 20,75 
vào ngày 13/9/2023 với mức lợi nhuận 
181,17% (Hình 1).

Mã chứng khoán FTS của CTCP 
Chứng khoán FPT có quá trình tích lũy 
mua gom cổ phiếu từ tháng 11/2022 đến 
tháng 3/2023, thời gian tích lũy khoảng 

Ngân hàng là nhóm ngành có hình thức hoạt động đặc 
biệt hơn tất cả các ngành khác ở chỗ, ngành này chịu 
tác động trực tiếp từ chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà 
nước, sau đó hoạt động của ngành này ảnh hưởng đến 
hầu hết hoạt động của các ngành khác thông qua ảnh 
hưởng tới tăng trưởng tín dụng và chi phí vốn. Chính vì 
hai lý do này, mà nhóm ngành ngân hàng luôn tác động 
nhiều đến hướng đi của thị trường.

Ngành bất động sản chiếm tỷ trọng vốn hóa thị 
trường đến 14,69%. Bản chất hoạt động của các doanh 
nghiệp trong ngành mang tính chất đột biến rất lớn, 
ngoài ra bất động sản còn là một kênh đầu tư có thể 

HÌNH 1: DIỄN BIẾN GIÁ CỔ PHIẾU VIX

Nguồn: HOSE 

HÌNH 2: DIỄN BIẾN GIÁ CỔ PHIẾU FTS

HÌNH 3: DIỄN BIẾN GIÁ CỔ PHIẾU AGR

HÌNH 4: DIỄN BIẾN GIÁ CỔ PHIẾU CTS
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KẾT LUẬN 

Việc nhận diện sự xuất hiện của sóng ngành trên 
TTCK giúp nhà đầu tư có thể ra quyết định đầu tư 
chính xác và an toàn đồng thời mang đến lợi nhuận lớn 
trong một khoảng thời gian đầu tư tối ưu. Từ nghiên 
cứu này, nhóm tác giả chỉ ra một số đặc điểm khi có 
sự xuất hiện sóng ngành trên TTCK giúp nhà đầu tư có 
thể nhận diện và thực hiện hoạt động đầu tư một cách 
hiệu quả:

- Hầu hết các cổ phiếu trong ngành có sự tích lũy 
chặt chẽ, càng chặt chẽ càng tốt, biên độ tích lũy càng 
hẹp càng tốt, thời gian tích lũy từ 3-6 tháng trở lên.

- Ngành dẫn sóng phải có thanh khoản lớn, đủ sức 
lan tỏa, ảnh hưởng, cổ vũ vận động được thị trường, các 
ngành có lịch sử dẫn sóng thị trường: ngân hàng, dầu 
khí, chứng khoán, thép…

- Ngành dẫn sóng được hưởng “thiên thời” như: chu 
kỳ kinh tế, chu kỳ ngành vào giai đoạn bùng nổ, cũng 
như hưởng lợi từ chính sách. Nhà đầu tư có thể nhận 
biết được thông qua kết hợp phân tích tin tức vĩ mô và 
đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp qua các quý.

- Là ngành tăng đầu tiên và tăng mạnh mẽ của cả 
thị trường. Trong cả ngành sẽ có mã mạnh nhất dẫn 
phát động sóng tăng cho cả ngành, mã này là mạnh mẽ 
nhất, tăng trần đầu tiên khi xuất hiện sóng.

5 tháng. Ngày 27/3/2023, cổ phiếu FTS 
có phiên break khỏi nền giá tích lũy 
với giá cổ phiếu tăng đột biến và khối 
lượng giao dịch tăng đột biến so với khối 
lượng bình quân 20 phiên trước đó. Giá 
cổ phiếu FTS tăng trần với mức giá trần 
20,66. Quá trình diễn ra sóng ngành 
chứng khoán cổ phiếu FTS đạt mức giá 
cao nhất 46,90 vào ngày 13/9/2023 và 
mức lợi nhuận đạt 127% (Hình 2).

Mã chứng khoán AGR của CTCP 
Chứng khoán Agribank có quá trình tích 
lũy mua gom cổ phiếu từ tháng 11/2022 
đến tháng 4/2023, thời gian tích lũy 
khoảng 5 tháng. Ngày 31/3/2023, cổ 
phiếu AGR có phiên break khỏi nền giá 
tích lũy với giá cổ phiếu tăng đột biến và 
khối lượng giao dịch tăng đột biến so với 
khối lượng bình quân 20 phiên trước đó. 
Giá cổ phiếu AGR tăng trần với mức giá 
trần 9,06. Quá trình diễn ra sóng ngành 
chứng khoán cổ phiếu AGR đạt mức giá 
cao nhất 19,66 vào ngày 20/9/2023 và 
đạt mức lợi nhuận 117% (Hình 3).

Mã chứng khoán CTS của CTCP 
Chứng khoán Ngân hàng Công Thương 
Việt Nam có quá trình tích lũy mua 
gom cổ phiếu từ tháng 11/2022 đến 
tháng 3/2023, thời gian tích lũy khoảng 
5 tháng. Ngày 31/3/2023, cổ phiếu CTS 
có phiên break khỏi nền giá tích lũy 
với giá cổ phiếu tăng đột biến và khối 
lượng giao dịch tăng đột biến so với khối 
lượng bình quân 20 phiên trước đó. Giá 
cổ phiếu CTS tăng trần với mức giá trần 
16,75. Quá trình diễn ra sóng ngành 
chứng khoán cổ phiếu CTS đạt mức giá 
cao nhất 33,60 vào ngày 13/9/2023 và 
đạt mức lợi nhuận 100,6% (Hình 4).

Nhóm tác giả cũng thống kê danh 
mục các mã cổ phiếu ngành chứng khoán 
trên HOSE từ tháng 11/2022 đến tháng 
9/2023 tại Bảng 2.

BẢNG 2: THỐNG KÊ DANH MỤC CÁC MÃ CỔ PHIẾU 
NGÀNH CHỨNG KHOÁN TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HOSE 

TỪ THÁNG 11/2022 ĐẾN THÁNG 9/2023

STT Mã chứng 
khoán

Giá tại  
Pocket Pivot Ngày mua Giá 

đạt đỉnh Ngày bán %  
lợi nhuận

1 AGR 9,06 31/03/2023 19,66 20/09/2023 117,00
2 CTS 16,75 31/03/2023 33,6 13/09/2023 100,60
3 BSI 19,06 29/03/2023 45,2 20/09/2023 137,15
4 HCM 27,75 16/06/2023 36,15 13/09/2023 30,27
5 FTS 20,66 27/03/2023 46,9 13/09/2023 127,01
6 SSI 24,34 06/06/2023 37 20/09/2023 52,01
7 VCI 30,92 23/03/2023 50,5 12/09/2023 63,32
8 TVS 18,40 15/05/2023 28,4 14/09/2023 54,35
9 VDS 8,88 07/04/2023 19,1 12/09/2023 115,09

10 VND 17,50 29/05/2023 25,6 20/09/2023 46,29
11 VIX 7,38 04/05/2023 20,75 13/09/2023 181,17

Nguồn: HOSE 
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